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QUAN ĐIỂM MỚI 
VỀ PHẪU THUẬT

 BÓC U XƠ TỬ CUNG 
TRONG KHI MỔ LẤY THAI

Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thị Thu Hà
Bệnh viện Từ Dũ

MỞ ĐẦU

U xơ tử cung (UXTC) là những khối u lành tính xuất 

phát từ tế bào cơ tử cung. UXTC là khối u vùng chậu 

thường gặp nhất ở phụ nữ trên 30 tuổi. Vì sự phát 

triển u xơ liên quan đến nồng độ estrogen trong máu 

nên kích thước lớn nhất nằm trong độ tuổi sinh sản. 

UXTC chiếm khoảng 2-10,7% ở phụ nữ mang thai 

(Exacoustos và Rosati, 1993; Awoleke, 2013).

Ngày nay, UXTC thường gặp trong thai kì nhiều 

hơn trước đây vì càng nhiều phụ nữ lập gia đình và 

mang thai muộn hơn, vào lứa tuổi sau 30. Ngoài ra, 

siêu âm giúp chẩn đoán sớm những khối UXTC nhỏ 

(Exacoustos và Rosati, 1993). 

Ngược với những quan điểm trước đây, hiện nay có 

nhiều nghiên cứu cho thấy bóc UXTC trong khi mổ 

lấy thai là một phẫu thuật an toàn, không làm tăng 

nguy cơ mất máu và cắt tử cung.

ẢNH HƯỞNG CỦA U XƠ TỬ CUNG 
TRÊN THAI KÌ 
(Katz và cs., 1989; Exacoustos và Rosati, 1993)

Tùy vào vị trí, kích thước, số lượng của u xơ mà 

sự ảnh hưởng lên thai kì khác nhau. Có thể từ 

không triệu chứng đến những biến chứng nghiêm 

trọng; ví dụ: UXTC nằm phần thấp làm tăng khả 

năng ngôi bất thường, mổ lấy thai và băng huyết 

sau sinh. UXTC có cuống có thể bị xoắn, hoại tử 

và xuất huyết. Những biến chứng khác như: sẩy 

thai, sinh non, nhau bong non, băng huyết sau sinh 

thường gặp nếu bánh nhau nằm kế cận hoặc tiếp 

xúc trực tiếp với u xơ, khả năng biến chứng có thể 

lên đến 71%. Với những u xơ có kích thước lớn hơn 

200cm3, sẽ tăng nguy cơ nhau bong non. Vì vậy, 

nên siêu âm lặp lại trong suốt thai kì để đánh giá sự 

phát triển của thai, bánh nhau, ngôi thai, kích thước 

UXTC và những biến chứng.

Những biến chứng hiếm gặp là: đông máu nội 

mạch lan tỏa, thai ở cổ tử cung, lộn tử cung, xoay 
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tử cung, xuất huyết nội, biến dạng chi và đầu thai 

có thể gặp do chèn ép.

Vào chuyển dạ, UXTC là một trong những nguyên 

nhân gây sinh khó, gia tăng tỉ lệ mổ lấy thai vì ngôi 

bất thường, chuyển dạ kéo dài, u tiền đạo, nhau 

bong non.

ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT

Một khi UXTC được chẩn đoán qua siêu âm, việc xử 

lí khối UXTC trong khi mổ lấy thai là một thách thức 

đối với phẫu thuật viên.

Phẫu thuật viên là người ra quyết định liệu có bóc 

UXTC trong khi mổ lấy thai hay không. Những báo 

cáo trước đây cho thấy bóc UXTC trong thai kì làm 

tăng nguy cơ xuất huyết và mất thai sau đó.

UXTC nằm ngay đường rạch cơ tử cung gây khó 

khăn cho việc bắt con hoặc khâu cơ tử cung, do 

đó cần phải loại bỏ khối u trong khi mổ lấy thai. 

Bên cạnh đó, tâm lí thai phụ mong muốn được bóc 

UXTC trong cuộc mổ lấy thai để tránh phải mổ lần 

sau và sự lo lắng khi mang khối u. Vấn đề khó 

khăn cho phẫu thuật viên là làm thế nào bóc UXTC 

an toàn, tránh phẫu thuật lại để cắt tử cung vì xuất 

huyết. Trong thai kì, UXTC tăng kích thước và tăng 

cung cấp máu nuôi; vì vậy, nguy cơ trong và sau 

sinh bao gồm: băng huyết, hoại tử, bế sản dịch và 

phải cắt tử cung.

Về sinh lí, sau khi sổ thai, sự co hồi tử cung giúp 

co thắt mạch máu và kiểm soát chảy máu. Sự thay 

đổi mạch máu kèm sự hình thành cục máu đông 

giường bánh nhau giúp cầm máu. Đây là những 

thuận lợi cho phẫu thuật bóc UXTC. Về mặt kĩ 

thuật, việc bóc UXTC trong bao khi mổ lấy thai sẽ 

thuận lợi do vỏ bao lỏng lẻo nhờ vào nội tiết thai 

kì. Oxytocin thúc đẩy sự co cơ tử cung và giúp cầm 

máu tốt hơn. Lợi ích khác nữa của bóc UXTC trong 

khi mổ lấy thai là giảm nguy cơ vô cảm và chi phí 

cho lần mổ bóc u xơ sau đó (Ortac và cs., 1999; 

Ehigiegba và cs., 2001; Awoleke, 2013).

QUAN ĐIỂM KINH ĐIỂN VỀ BÓC U XƠ 
TỬ CUNG TRONG KHI MỔ LẤY THAI

Theo quan điểm kinh điển, việc bóc UXTC trong khi 

mổ lấy thai được xem là nguy hiểm và nên tránh. 

Về thực hành, nhiều phẫu thuật viên đã lưỡng lự 

khi kết hợp phẫu thuật mổ lấy thai và bóc UXTC vì 

những nguy cơ như xuất huyết ồ ạt và phải cắt tử 

cung. Những báo cáo trước đây đều cho rằng tránh 

bóc UXTC trong khi mổ lấy thai, ngoại trừ u xơ nhỏ 

và có cuống hoặc u xơ nằm ngay trên đường rạch 

cơ tử cung. Vài tác giả đã báo cáo cho thấy khi bóc 

u xơ, sau đó bị đờ tử cung thứ phát và mất máu 

nghiêm trọng dẫn đến cắt tử cung. Exacoustos và 

Rosati (1993) đã báo cáo 3/9 trường hợp bóc UXTC 

trong mổ lấy thai bị xuất huyết nghiêm trọng và 

phải cắt tử cung. Ngoài ra, UXTC sẽ thu nhỏ lại sau 

thời kì hậu sản, vì vậy, các giáo trình cũ đều đề nghị 

nên bóc UXTC sau giai đoạn hậu sản.

QUAN ĐIỂM MỚI VỀ BÓC U XƠ 
TỬ CUNG TRONG KHI 
MỔ LẤY THAI THÀNH CÔNG

Ngược với quan điểm kinh điển, những nghiên cứu 

gần đây chứng minh phẫu thuật bóc UXTC trong khi 

mổ lấy thai là an toàn và khả thi. 

Michalas và cộng sự (1995) đã báo cáo 18 trường 

hợp bóc UXTC trong khi mổ lấy thai, 16/18 trường 

hợp thai đủ tháng; đặc biệt, có 1 trường hợp có 8 

u xơ nằm đoạn dưới tử cung được bóc thành công.

Burton và cộng sự (1989) báo cáo bóc UXTC trong 

khi mổ lấy thai có thể an toàn trong những bệnh 

nhân được chọn lọc cẩn thận. Nghiên cứu cho thấy 

chỉ có 1/13 trường hợp bị chảy máu trong khi mổ 

phải cắt tử cung.

Ehigieba và cộng sự (2001) báo cáo 25 trường hợp 

bóc UXTC trong khi mổ lấy thai không có biến 

chứng nào. Trong nghiên cứu của họ, không có 
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trường hợp nào phải cắt tử cung.

Kwawukume (2002) báo cáo 12 trường hợp bóc 

UXTC trong khi mổ lấy thai và không có bất kì biến 

chứng nào. Thời gian mổ trung bình là 62,08 phút, 

85% khối u nằm trong cơ và ở đoạn thân tử cung. 

Không có sự khác biệt đáng kể về tình trạng máu 

mất trong mổ lấy thai đơn thuần và mổ lấy thai kết 

hợp bóc UXTC khi kĩ thuật garo được áp dụng.

Roman và Tabsh (2004) nghiên cứu hồi cứu trong 10 

năm, bao gồm 111 trường hợp bóc UXTC khi mổ lấy 

thai và 257 trường hợp mổ lấy thai đơn thuần, nhận 

thấy không có sự khác biệt về xuất huyết trong mổ, 

sốt hậu sản, thời gian mổ, số ngày nằm viện. Không 

có bệnh nhân nào phải cắt tử cung hoặc thuyên tắc 

mạch. Kích thước u xơ không ảnh hưởng đến kết cục.

Hai trường hợp được Omar và cộng sự (1999) báo 

cáo bóc khối UXTC ngay đường rạch cơ tử cung để 

thuận lợi cho lấy thai khi mổ, không có bất cứ biến 

chứng nào trong và sau mổ.

Anita và cộng sự (2007) đã báo cáo 9 trường hợp bóc 

UXTC trong khi mổ lấy thai và không có sự khác 

biệt về thời gian mổ, lượng máu mất, đau sau mổ và 

số ngày nằm viện. Trong đó, có 1 bệnh nhân có đa 

UXTC. Không có trường hợp nào phải cắt tử cung.

Park và Kim (2009) nghiên cứu so sánh 97 trường 

hợp bóc UXTC trong khi mổ lấy thai với 60 trường 

hợp có UXTC nhưng chỉ mổ lấy thai đơn thuần từ 

tháng 01/2000 đến tháng 12/2007, nhận thấy không 

có sự khác biệt về nhu cầu truyền máu, khoảng thời 

gian phẫu thuật, tần suất sốt sau mổ, thời gian nằm 

viện giữa hai nhóm. Riêng với UXTC có kích thước 

lớn hơn 6cm, thời gian phẫu thuật kéo dài hơn so 

với nhóm chứng.

Hassiakos (2006) nghiên cứu so sánh 47 trường hợp 

bóc u xơ trong khi mổ lấy thai và 94 trường hợp mổ 

lấy thai không bóc u xơ, nhận thấy rằng thời gian 

mổ trong nhóm có bóc UXTC dài hơn 15 phút so 

với nhóm không bóc; không có sự khác biệt về tỉ lệ 

biến chứng, nhu cầu truyền máu và thời gian nằm 

viện giữa hai nhóm.

Kaymak và cộng sự (2005) không thấy sự khác biệt 

đáng kể về thời gian phẫu thuật, nhu cầu truyền 

máu, thời gian nằm viện, biến chứng giữa hai nhóm 

có bóc u xơ và không bóc u xơ trong khi mổ lấy 

thai, mặc dù 60% những khối u có kích thước trên 

6cm và trên 30% số khối u nằm trong cơ tử cung.

Brown và cộng sự (1999) so sánh 16 trường hợp bóc 

UXTC trong khi mổ lấy thai và 16 trường hợp chỉ mổ 

lấy thai không có u xơ nhận thấy không có sự khác 

biệt đáng kể về nhu cầu truyền máu, sốt sau mổ và 

thời gian nằm viện giữa hai nhóm.

Lovina và cộng sự (2012) báo cáo 8 trường hợp 

bóc UXTC to (kích thước lớn hơn 5cm) thành công 

trong khi mổ lấy thai, lượng máu mất từ 900mL đến 

3.200mL, thời gian mổ kéo dài hơn 15 phút và thời 

gian nằm viện kéo dài hơn 1 ngày so với mổ lấy 

thai đơn thuần. 

Li và cộng sự (2009) báo cáo trong nghiên cứu hồi 

cứu lớn gồm 1.242 sản phụ được bóc UXTC trong 

khi mổ lấy thai và 3 nhóm chứng gồm: 200 sản phụ 

được mổ lấy thai không có UXTC, 145 sản phụ có 

UXTC được sinh mổ và không bóc u và 51 trường 

hợp có UXTC được cắt tử cung trong khi mổ lấy 

thai, nhận thấy không có sự khác biệt về sự thay 

đổi hemoglobin, tần suất biến chứng sau mổ và thời 

gian nằm viện giữa các nhóm.
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Mehmet và cộng sự (2015) nghiên cứu hồi cứu 190 

trường hợp bóc UXTC trong khi mổ lấy thai, chia 

hai nhóm dựa vào đường kính UXTC (< 5cm và >_ 

5cm), kết quả cho thấy không có sự khác biệt về tỉ 

lệ biến chứng cũng như vị trí UXTC. Không có sự 

khác biệt đáng kể về sự thay đổi hemoglobin trước 

và sau mổ, thời gian nằm viện và nhu cầu truyền 

máu giữa hai nhóm.

TƯƠNG LAI SẢN KHOA
TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP 
ĐƯỢC BÓC U XƠ TỬ CUNG 
TRONG KHI MỔ LẤY THAI

Một nghiên cứu tiến cứu bao gồm 29 trường hợp được 

theo dõi và ghi nhận khả năng sinh sản cũng như kết 

quả thai kì lần sau không bị ảnh hưởng bởi việc bóc 

UXTC trong khi mổ lấy thai. Trong đó, có 13 trường 

hợp sinh ngả âm đạo thành công và 16 trường hợp 

mổ lấy thai lặp lại (Adesiyun và cs., 2008).

Ehigieba và cộng sự (2011) theo dõi 25 trường hợp 

đã được bóc UXTC trong khi mổ lấy thai, có 3 trường 

hợp mang thai lại (12%); trong đó, có 2 trường hợp 

sinh ngả âm đạo và 1 trường hợp mổ lấy thai lặp lại.

Cả hai nghiên cứu trên đều không có biến chứng 

nặng nề cho mẹ và con. Các tác giả kết luận rằng 

khả năng sinh sản trong tương lai và kết quả thai 

kì kế tiếp không bị ảnh hưởng bởi việc bóc UXTC 

trong khi mổ lấy thai.

NHỮNG KĨ THUẬT GIẢM MẤT MÁU 
KHI BÓC U XƠ TỬ CUNG TRONG
MỔ LẤY THAI

UXTC là những khối u lành tính của tử cung. Bóc u 

xơ là một lựa chọn điều trị quan trọng đối với những 

phụ nữ có mong muốn bảo tồn tử cung. Vấn đề chính 

của bóc u xơ là chảy máu nhiều do tăng sinh mạch 

máu nuôi và điều này có thể đe dọa tính mạng bệnh 

nhân, cũng như kéo dài thời gian nằm viện. Kiến 

thức nhằm giảm lượng máu mất trong quá trình bóc 

UXTC là cần thiết cho các bác sĩ lâm sàng.

Những kĩ thuật nhằm giảm mất máu khi bóc UXTC 

trong khi mổ lấy thai đã được các tác giả đề cập bao 

gồm (Frederick và cs., 1994; Cobellis và cs., 2002a; 

Cobellis và cs., 2002b; Sapmaz và cs., 2003; Liu và 

cs., 2006; Kongnyuy và Wiysonge, 2009; Lovina và 

cs., 2012):

 Thắt động mạch tử cung hai bên.
 Garo quanh eo tử cung. 
 Dùng dao điện và bóc UXTC trong bao.
 Duy trì oxytocin trong và sau mổ. 

Thắt động mạch tử cung hai bên và garo quanh 

eo tử cung

Mạch máu nuôi tử cung và UXTC là từ động mạch 

tử cung và động mạch buồng trứng, việc thắt động 

mạch tử cung hai bên trước khi tiến hành bóc u xơ 

giảm thiểu hơn 70% lượng máu cung cấp (Hình 1). 

Garo quanh eo tử cung để chèn ép hai động mạch 

tử cung ở đáy dây chằng rộng và những mạch máu 

đến nuôi tử cung sau khi nâng hai ống dẫn trứng. 

Garo quanh eo tử cung nhằm giảm thiểu cả lượng 

máu từ động mạch buồng trứng. Việc phối hợp thắt 

động mạch tử cung hai bên và garo quanh đoạn eo 

tử cung trong bóc UXTC giúp giảm thiểu đáng kể 

lượng máu mất (Hình 1).

Động mạch âm đạo

Nhánh động mạch tử cung
đến thân tử cung và cổ tử cung

Dây chằng tròn
Nhánh động mạch đến dây chằng tròn

Động mạch buồng trứng

Nhánh đến ống dẫn trứng

Nhánh động mạch buồng trứng

Động mạch tử cung

Động mạch tử cung

Hình 1. Sự thông nối động mạch tử cung 
và động mạch buồng trứng
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Sapmaz và cộng sự (2003) đã nghiên cứu trên 52 

trường hợp bóc UXTC khi mổ lấy thai, chia làm hai 

nhóm: nhóm thắt nhánh lên của động mạch tử cung 

hai bên và garo quanh eo tử cung, nhận thấy lượng 

máu mất trong mổ tương tự nhau ở hai nhóm. Tuy 

nhiên, lượng máu mất sau mổ ở nhóm garo nhiều 

hơn so với nhóm thắt động mạch tử cung hai bên 

vì garo được tháo ra vào cuối cuộc mổ. Do vậy, kĩ 

thuật thắt nhánh lên của động mạch tử cung hai bên 

được ưa thích hơn so với nhóm garo. 

Liu và cộng sự (2006) nghiên cứu đánh giá hiệu quả 

việc thắt động mạch tử cung ở những phụ nữ có 

UXTC được mổ lấy thai đơn thuần dựa trên các tiêu 

chí lượng máu mất trong khi mổ lấy thai, sự gia tăng 

kích thước UXTC sau đó và can thiệp phẫu thuật 

trong tương lai vì UXTC có triệu chứng. Nghiên cứu 

được thực hiện trên 48 bệnh nhân có UXTC được 

mổ lấy thai; trong đó, nhóm nghiên cứu gồm 26 

(54%) có thắt động mạch tử cung ngay sau khi may 

cơ tử cung, nhóm chứng có 22 (46%) chỉ mổ lấy 

thai đơn thuần. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm 

có thắt động mạch tử cung giảm máu mất trong và 

sau mổ lấy thai đáng kể so với nhóm chứng; có 

giảm kích thước UXTC (trung bình 45%). Có 2 bệnh 

nhân (7,7%) trong nhóm nghiên cứu và 9 bệnh nhân 

(40,9%) nhóm chứng phải bóc UXTC hoặc cắt tử 

cung vì UXTC có triệu chứng trong vòng 6-38 tháng 

sau khi mổ lấy thai.

Duy trì oxytocin

Oxytocin từ lâu đã được chứng minh hữu dụng trong 

việc co hồi cơ tử cung, giảm mất máu sau sinh và 

bóc UXTC.

Năm 1994, Frederick và cộng sự thực hiện nghiên 

cứu đánh giá hiệu quả của việc tiêm oxytocin trong 

cơ tử cung nhằm giảm mất máu khi bóc UXTC. 

Nghiên cứu thực hiện trên 20 bệnh nhân, chia hai 

nhóm: 10 trong nhóm nghiên cứu và 10 ở nhóm 

chứng. Ông dùng 20 đơn vị oxytocin pha loãng 

20mL nước muối sinh lí tiêm vào cơ tử cung ở nhóm 

nghiên cứu và 20mL nước muối sinh lí ở nhóm 

chứng. Kết quả cho thấy ở nhóm nghiên cứu, máu 

mất trung bình 225mL (150-400mL) so với nhóm 

chứng 675mL (500-800mL), P < 0,001. Sự hạ thấp 

nồng độ hemoglobin sau mổ ở nhóm nghiên cứu, là 

1,7 g/dL so với nhóm chứng là 5,3 g/dL, P < 0,001. 

Khoảng 50% số bệnh nhân trong nhóm chứng có 

truyền máu, trong khi ở nhóm nghiên cứu không 

có trường hợp nào. Kết luận nghiên cứu: oxytocin 

có hiệu quả trong việc ngăn ngừa mất máu và giảm 

nhu cầu truyền máu trong bóc UXTC.

Hiện nay, hầu hết các bác sĩ sản khoa đều duy trì 

oxytocin bằng truyền tĩnh mạch trong khi mổ và kéo 

dài 12-24 giờ đầu sau mổ lấy thai.  

CHỌN LỰA BỆNH NHÂN 
ĐỂ THỰC HIỆN BÓC U XƠ TỬ CUNG 
TRONG MỔ LẤY THAI

Những kết quả từ các nghiên cứu mới đây cho 

thấy với các phẫu thuật viên kinh nghiệm, việc bóc 

UXTC trong khi mổ lấy thai là phẫu thuật an toàn 

trong phần lớn trường hợp. Tuy nhiên, để thực hiện 

thành công, cần chọn lựa bệnh nhân phù hợp. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của phẫu 

thuật bóc UXTC trong khi mổ lấy thai: 

 Sự co hồi cơ tử cung: những khối u xơ có vỏ bao 

rõ, chất lượng cơ tử cung ngoài khối u vẫn bình 

thường thì việc bóc u xơ khá an toàn.
 Số lượng và kích thước u xơ: càng nhiều khối u thì 
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khả năng bóc càng thấp, tổn thương cơ tử cung 

càng nhiều. 
 Vị trí giải phẫu khối u xơ: những khối u gần những 

mạch máu lớn cần được lưu ý. Những UXTC nằm 

gần sát ống dẫn trứng khi bóc dễ dẫn đến vô sinh 

về sau. Những khối u nằm gần đường rạch cơ tử 

cung lấy thai thì được bóc an toàn. 

Cần cân nhắc kĩ trong những trường hợp có nguy cơ 

mất máu nhiều như: nhau tiền đạo, nhau cài răng 

lược, nhau bong non, đa thai, rối loạn đông máu, đa 

nhân xơ tử cung hoặc bệnh cơ tuyến tử cung.

KẾT LUẬN

Theo quan điểm truyền thống, không nên bóc UXTC 

trong khi mổ lấy thai, trừ khi u xơ có cuống nhỏ hoặc 

u xơ nằm tại đường rạch cơ tử cung do nguy cơ xuất 

huyết nghiêm trọng và phải cắt tử cung, ảnh hưởng 

đáng kể đến sức khỏe bệnh nhân. Tuy nhiên, qua 

nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy 

việc bóc UXTC có thể được thực hiện an toàn, không 

có biến chứng nặng nề gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

bệnh nhân. Bóc UXTC trong khi mổ lấy thai giúp 

tránh cuộc phẫu thuật bóc UXTC sau đó, giảm chi 

phí và đạt được mong muốn cho bệnh nhân. Những 

điểm cần lưu ý là: tư vấn sản phụ trước mổ, chọn 

lựa những bệnh nhân phù hợp, áp dụng các kĩ thuật 

nhằm giảm mất máu, cơ sở y tế đủ điều kiện và phẫu 

thuật viên có kinh nghiệm.
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